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I. Tính khoa học:
	- Phương pháp sử dụng “Sketchpad” trong dạy học môn hình học ở THCS đáp ứng được các mục tiêu dạy học. Giáo viên sử dụng “Sketchpad” để đưa ra các ví dụ, hình vẽ trực quan, sinh động về những đối tượng hình học. Từ một số hình được vẽ bởi “Sketchpad”, HS quan sát, đo đạc, phân tích, so sánh, trừu tượng hoá để tìm ra dấu hiệu đặc trưng, để từ đó đi đến các dự đoán, các phát hiện quan trọng làm cơ sở cho quá trình đi đến tri thức mới.
	- Hình vẽ từ “Sketchpad” đảm bảo tính chính xác, có thể đo đạc các đoạn thẳng, góc, diện tích, … giúp học sinh nhận thức được các kiến thức mới một cách trực quan. Quá trình vẽ hình trong “Sketchpad” tương tự như các bước tiến hành vẽ hình trên vở (bảng) giúp HS tiếp cận tốt với dạng toán “dựng hình” (một dạng toán khó đối với HS).
	- Sketchpad là phần mềm hình học động nhỏ gọn chạy được trên tất cả các hệ điều hành thông dụng của máy tính hiện nay (không cần lắp ráp, kết nối) cho phép chép vào máy tính và sử dụng ngay, có tính bền chắc cao.
	- Hình vẽ từ “Sketchpad” đảm bảo tính thẩm mỹ cao, sinh động và cuốn hút HS.
II. Tính sư phạm:
	- Hình vẽ từ Sketchpad có thể thay đổi kích thước (mà quan hệ giữa các đối tượng hình học vẫn luôn được bảo toàn), màu sắc một cách nhanh chóng, đảm bảo tính trực quan, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi HS.   
	- HS có thể trực tiếp vẽ hình, quan sát, tự đo đạc, … (dưới sự hướng dẫn của GV) cùng với chức năng “hoạt hình” (mô hình động) giúp HS dễ dàng tiếp thu kiến thức, hứng thú trong học tập, phát huy được khả năng tư duy của HS, có khả năng khắc sâu kiến thức, kỹ năng cho HS, giáo viên giảng dạy nhẹ nhàng, hiệu quả hơn “hình vẽ tĩnh” (mô hình tĩnh), tiết kiệm được nhiều thời gian…
III. Tính sáng tạo:
	- Đối với môn hình học THCS hiện nay chỉ có một số mô hình hình học làm sẵn và đó chỉ là những mô hình hình học tĩnh. “Sketchpad” với chức năng nổi trội tạo ra những hình vẽ “cơ hoạt”, mô hình “hình học động” cung cấp một hình ảnh trực quan mạnh mẽ hơn một hình vẽ tĩnh. Một tính chất hình học có thể hiện ra như là một bất biến khi cho một số yếu tố của hình vẽ chuyển động. Điều này đối với một hình vẽ, mô hình tĩnh không thể có được.
	- “Sketchpad” còn cho phép thiết lập quan hệ giữa các đối tượng hình học, phần mềm này đảm bảo rằng các quan hệ luôn được bảo toàn. Khi một thành phần của hình bị biến đổi, những thành phần khác của hình có quan hệ với thành phần thay đổi trên sẽ tự động thay đổi theo.
Ví dụ như khi thay đổi độ dài của một đoạn thẳng thì trung điểm của đoạn thẳng đó sẽ tự động thay đổi theo sao cho nó luôn là trung điểm của đoạn thẳng này. Nhưng nếu sử dụng giấy bút để dựng hình, khi thay đổi một thành phần nhỏ của hình, đôi khi phải phá huỷ toàn bộ hình đó.
	- Ngoài những công cụ có sẵn trong phần mềm như công cụ vẽ điểm, thước thẳng, compa, ta cũng có thể tạo ra những công cụ riêng cho mình, bằng cách vẽ và lưu giữ lại các hình hình học để lần sau có thể sử dụng chúng bất kì lúc nào một cách nhanh chóng.
IV. Tính thực tiễn:
	- Việc sử dụng “Sketchpad” trong dạy học môn hình học THCS phù hợp với thực tế dạy học, bảo đảm an toàn, thuận tiện khi sử dụng và bảo quản.
	- Với phiên bản “GSP 4.07 VN” là phần mềm miễn phí và nhỏ gọn cho phép ta chép vào máy tính và sử dụng ngay (không cần cài đặt). Đây là phiên bản tiếng việt nên rất tiện lợi, có thể được sử dụng phổ biến trong cả giáo viên và học sinh.
	- Phạm vi áp dụng phần mềm “Sketchpad” rất rộng rãi (có thể dùng cho tất cả các khối lớp). Có thể sử dụng phần mềm minh hoạ các khái niệm toán học ở hai hình thức tĩnh và động, hoặc tạo ra các mô hình toán học cụ thể để dẫn dắt HS phát hiện ra kiến thức mới, cũng có thể dùng để củng cố kiến thức, hoặc dùng để dạy kiến thức mới hay giải bài tập (đặc biệt là dạng toán quỹ tích, nhờ chức năng hoạt hình giúp GV dạy các bài toán quỹ tích rất sinh động, HS dễ nhận ra quỹ tích cần tìm),…
	- Có thể nói “Sketchpad” là một công cụ lý tưởng trong nhà trường, sử dụng như một công cụ hỗ trợ dạy và học môn Hình học. Giúp cho bài giảng của GV hấp dẫn hơn, chất lượng giờ dạy được nâng cao, hiệu quả rõ rệt. Các hình ảnh, sơ đồ, mô hình, đặc biệt là các mô hình động mô phỏng giúp HS hứng thú, dễ hiểu, dễ nhớ, nhớ lâu. HS bị cuốn hút vào bài giảng của GV.
  					       
       Sa Thầy, ngày 06 tháng 03 năm 2010
									Giáo viên thực hiện:


									Nguyễn Thanh Dũng
 * Một số ví dụ minh hoạ sử dụng “Sketchpad” dạy học môn hình học ở THCS









Trang 1
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m FG = 2,76 cm m GC = 5,52 cm m GE = 2,20 cmm BG = 4,40 cmHoạt động 5. HS phát biểu định lý về tính chất ba đường trung tuyến.

Hoạt động 4. Tương tự đối với cáctỷ số giữa BG và BE, CG và CF.đường trung tuyến còn lại: Kiểm tra E G F D
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Với biện pháp tương tự, HS hoàn toàn có thể phát hiện ra tính chất

về ba đường phân giác, ba đường trung trực của tam giác.
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Ví dụ 2. (Bài 44/86, Hình học 9, tập 2) Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong. Tìm quỹ tích điểm I khi A thay đổi
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giác trong vừa kẻ để xác định I.

Tương tự, dựng đường phân giác trong của góc C.

- Chọn

- Chọn

vẽ đoạn thẳng BA và AC

tâm O, đường kính BC. 



 Phần 1. Hdsd "Sketchpad" để dựng hình.

- Chọn công cụ

vẽ đoạn thẳng BC.

- Nhấp chuột chọn đoạn thẳng BC rồi

- Chọn công cụdựng đường tròn

dựng đường phân giác trong của góc B.

- Chọnrồi nhấp chuột vào giao của hai đường phân

dùng lệnh "Dựng Hình/Trung điểm"

để xác định trung điểm O của BC .

lấy A nằm trên đường tròn

ta dựng được tam giác ABC vuông ở A.

- Chọn theo thứ tự A, B, C rồi dùng lệnh 

"Dựng Hình/Đường phân giác của góc"

I

O

C

B
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(Ta có thể chọn lệnh Chỉnh sửa/Tạo các nút lệnh/Sự hoạt náo... để tạo nút lệnh cho điểm

A di chuyển tự động)

m



BIC = 135,00



Kết quả thu được là hình ảnh sinh động quỹ tích điểm I

Hiển Thị/Hoạt hình điểm).

(Ta có thể cho điểm A chuyển động tự động bằng cách lựa chọn điểm A sau đó chọn lệnh

Dùng chuột nhấp vào điểm A và kéo cho điểm A thay đổi vị trí để HS quan sát vết của điểm I 

 khi chuyển động cho điểm I.

Thị/Tạo vết điểm để xác định thuộc tính để lại vết

Nhấp chuột lựa chọn điểm I sau đó chọn lệnh Hiển

điểm I khi A thay đổi.

- Hoạt động 2. Minh họa hình ảnh động quỹ tích 

HS giả quyết bài toán theo ba bước đã được học.

trong để suy ra góc 



BIC luôn bằng 1350). Đến đây

(HS khai thác giả thiết BI, CI là hai đường phân giác.



BIC không đổi khi điểm A thay đổi vị trí.

Từ đây HS thử tìm cách chỉ ra góc.

Nếu như vậy có thể quỹ tích điểm I là cung chứa góc.

trực quan cho thấy hình như góc 



BIC không đổi!

Cho điểm A thay đổi một vài vị trí khác nhau,

- Hoạt động 1. Gợi ý HS dự đoán quỹ tích.



 Phần 2. Gợi ý khai thác hình vẽ

Hoat hinh diem A
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O

B

C

A
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20 m

20 m

30 m

10 m

Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m.

Người ta buộc 2 con dê ở 2 góc vườn A, B. Có 2 cách buộc: 

- Mỗi dây thừng dài 20m

- Một dây thừng dài 30m và dây thừng kia dài 10m

Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có

thể ăn được sẽ lớn hơn.

Ví dụ 3. (Bài 80/98, Hình học 9, tập 2)

30 m

40 m 40 m

30 m

Hướng dẫn giải

Cách 2 Cách 1

Hoat hinh B2

Hoat hinh A2

Hoat hinh B1

Hoat hinh A1
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Ví dụ 1. Dạy bài "Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác"

GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động sau:

Hoạt động 1. Vẽ hình

- Chọn công cụ

vẽ 



ABC.

- Chọn lệnh Dựng Hình/Trung điểm

kẻ các đường trung tuyến AD, BE

- Chọn 

- Chọn

xác định giao điểm G của AD, BE

xác định D là trung điểm của cạnh BC

- Chọn

kẻ đường trung tuyến CF

 E là trung điểm của cạnh AC

F là trung điểm của cạnh AB

G

F

E

D

A

B

C
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(Trung tuyến CF luôn đi qua điểm G)

của 



ABC cùng đi qua điểm G.

đối của điểm G với trung tuyến CF

- Sử dụng chuột cho ABC thay đổi

Hoạt động 2. Phát hiện tính chất đồng quy.

! Hãy đưa ra nhận xét về vị trí tương

* Kết quả luôn có: ba đường trung tuyến

E

G

F

D

B

C

A


image3.emf
m GD = 2,20 cm m AG = 4,40 cm Hoạt động 3. Dự đoán tỷ số AG AD - Sử dụng lệnh Đo Đạc/Độ dài! Hãy nhận xét về quan hệ giữa ! Hãy dự đoán tỷ số 

AG

AD

đo độ dài các đoạn thẳng AG, GD.Mối quan hệ này có được bảo toànsố đo hai đoạn thẳng AG, GD. khi tam giác thay đổi không?E G F D

A B

C


